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TOM TAT

Nghién ctru tinh chat ly, héa hoc ctia mét sé loai dat dé vang trén dia ban tinh Binh Thuan lam
co s& cho viéc dé xuat str dung dat dé vang hiéu qua, bén virng cho san xuat néng nghiép. Nghién
ctru da stiv dung phwong phap diéu tra, lay mau dat ngoai thwe dia va phan tich mau dat. Két qua
nghién clru cho thay, nhivng loai dat hinh thanh trén cac loai da granit, phién sét, da cat (Fa, Fs, Fq)
thwong cé ting dat mong dén trung binh, ham lwong cac chét dinh dwéng thap, dat cé phan (rng
chua, dung tich hap thu nhé, nghéo cac chat dinh dwdng N,P,K; nhitng loai dat nay thich hop cho
trong rirng phat trién 1am nghiép, mét sé dién tich & dia hinh thap c6 thé tréng mau va cac cay céng
nghiép ngin ngay. Nhivng loai dat dé vang hinh thanh trén phu sa cé (Fp) va dat nau dé hinh thanh
trén da bazan (Fk) c6 nhirng wu diém vé diéu kién dia hinh twong d6i bing phiang, c6 ting dat day va
ham lwong cac chéat dinh dwéng kha hon nén thuan loi cho san xuét néng nghiép (tréng cao su, diéu,
CAac cay an qua va cac cay tréong nong nghiép). Dat dé vang bién déi do tréng lua nwérc (Fl), do sw tac
dong tich cwec cta con ngwdi nén cé dd phi héa hoc va cac chat dinh dwéng cao hon so véi cac loai
dat khac trong nhém dat dé vang cua tinh.

T khéa: Tinh chét ly - héa hoc dat dé vang, tinh Binh Thuan.

SUMMARY

This study aims to investigate physical and chemical properties of some yellowish red soils for
landuse efficiency toward sustainable agriculture in Binh Thuan province. The main methods used in
this study are: field survey and soil sampling and analysis. The results revealed that: the soils derived
from granite, clay and sand rocks (Fa, Fs, Fq) are usually to have the depth from shallow to medium
and soil fertility is poor with acid soil, low Cation exchange capacity, poor macro-elements such as
N,P,K; These soils are suitable for development of forest in some area that located in the valley or hill
bottom. In the valley, annual industrial crops are more suitable. The yellowish red soils are derived
from Old alluvial (Fp) and Ferrasols derived from basalt (Fk) have a number of advantages such as
relatively flat topography, deep soil depth and rich soil fertility, which are suitable for rubber, cashew
and other fruits, and crops. Finally, the soil fertilities of paddy of yellowish red soils have better than
that of red soils due to human intervention.

Key words: Binh Thuan province, physico-chemical properties, yellowish red soils.
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Nghién ctru tinh chat ly, héa hoc moét sb loai dat @6 vang trén dia ban tinh Binh Thuan

1. DAT VAN DE

Tinh Binh Thuian nim trong vung
duyén hai Nam Trung b c6 téng dién tich tu
nhién 14 781.043 ha, gébm 10 don vi hanh
chinh c&p huyén: 01 thanh phd, 01 thi xa va
08 huyén, trong dé6 c6 5 huyén mién nui, 01
huyén ddo (UBND tinh Binh Thuan, 2009).
Tai nguyén dat cta tinh Binh Thuan gom 10
nhém dat chinh, trong d6 nhém dat dé vang
c6 dién tich 16n nhat, véi 366.130 ha (chiém
46,88% tong dién tich tu nhién toan tinh)
phan bs hau hét trén cac huyén trong tinh,
day cling 12 nhém dat c6 tiém ning 16n cho
phat trién hudng san xuét nong nghiép hang
héa & tinh Binh Thuan (Vién Quy hoach va
Thiét k& néng nghiép, 2004). Hién nay trén
dia ban tinh chua c6 nghién ctiu nao danh
gia day du tiém nang vé cac dic tinh, tinh
chat ctia nhém dat cho san xuit ndng
nghiép. Do d6 nhém dat dé vang & Binh
Thuén hién chua dugc khai thac st dung day
dd va hop ly tuong xiing véi tiém nang.
Chinh vi vay, viéc di sdu nghién cttu nhém
dat d6 vang cuaa tinh Binh Thuan nham xac
dinh nhiing yéu t6 thuan lgi cting nhu han
ch& vé mit do phi déi véi cAy trong cia nhéom
dat nay 1a can thiét, lam co s cho viéc dé
xudt st dung nhém dit dé vang hiéu qua,
bén viing. Nghién ctiu nay dudc tién hanh
nham phan loai, danh gia mot s6 tinh chat
1y, héa hoc cia nhém dat d6 vang phuc vu
cho muc dich st dung dat san xuit noéng
nghiép 6 tinh Binh Thuan.

2. PHUONG PHAP NGHIEN CUU

2.1. Phuong phap diéu tra, 1dy mau dat

ngoai thuc dia

Diéu tra dao phiu dién, mé ta, 14y mau
dat theo quy pham diéu tra lap ban d6 dat ty
1é I6n (10TCN 68 - 84). Can ct ban @6 dat va
ban do hién trang st dung dat xac dinh vi tri
diém 14y mau thé nhudng. Pao phiu dién dat
18y mAu thd nhudng réng 1,25m, dai 2,5m, sdu
1,25 - 2m hodc sdu téi tAng da me. Mau thd
nhudng 14y theo tang dat phat sinh theo thi tu
tang duéi cung 14y mau trudc tién, tang trén

duge 14y mau sau cung; mdi maiu 1ay doc
sudt tAng dén cach dudng phan tang 2 - 3cm.

2.2. Phuong phap phan tich mau dat

Theo huéng dan ciia Bo6 Nong nghiép va
PTNT (2001), cac mau dat dugc phan tich
theo cac phuong phap sau:

+ pH: do biang pHmeter trong huyén
phu ty 1é dat, dung dich 1a 1:2,5

+ Cacbon hitiu co (OC): dung phuong
phap Walkley-Black

+ DPam téng s6 (N%): dung phuong phap
Kendan (Kjeldhal), pha mau bang H,SO, va
hén hgp xtc tac

+ Lan téng s6 (P,0,%): dung phuong phap
so mau, cong pha mau bang HB,SO, + HCIO,

+ Kali téng s6 (K%): do bang quang ké&
ngon ltia, pha mau bang HF + HCI + HCIO,

+ Lan dé tiéu: ding phuong phap Bray II

+ Kali dé tiéu: st dung dung dich chiét
amon axetat 1M 6 pH = 7 véi ty 1& dat/dung
moi la 1/10; xac dinh ham lugng kali trong
dung dich bang quang ké ngon lia

+ AI’": xac dinh bing phuong phap Xokolop

+ Dung tich hip thu (CEC): dung
phuong phap amén acetat, pH =7

+ Thanh phan cdp hat: xac dinh bing
phuong phap 6ng hut Robinson

+ Ty trong: xac dinh bang binh Picnomet.

2.3. Phuong phap tong hop, xtt 1y s6 liéu

S6 liéu duge téng hop va xu 1y bang
phan mém chuong trinh bang tinh Excel.

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

Nhém dat d6 vang & tinh Binh Thuan
phan bd trén phan 16n viing d6i, nidi va & cac
béac thém phi sa ¢b cia tinh. Tuy thude diéu
kién khi hau, thay van, dia hinh, da me, 16p
pht thuc vat ring... dic tha d ting tiéu ving
khac nhau da hinh thanh nhiing déc tinh,
tinh chat da dang d61 véi cac loai dat 6 day.
Duéi day 1a két qua diéu tra, phan loai va
x4c dinh mot s6 tinh chit dic trung cua
nhiing loai d4t chinh trong nhém dat do
vang ¢ tinh Binh Thuan.
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3.1. DAt vang do6 hinh thanh trén da granit

(Fa) - Ferralic-Acrisol (ACf)

P4t vang d6 tai Binh Thuan c6 tong dién
tich 202.852 ha, chiém 25,91% dién tich dat
tu nhién va chiém 55,40% dién tich nhém
dat d6 vang cta Binh Thuan. DAy 1a loai dat
c6 dién tich 16n nhat trong nhém dat dé vang
cta tinh. Dat dugc hinh thanh ti cac loai da
me thuéc nhém macma axit chu yéu la da
granit va riolit.

bat vang d6 dude phan bd ¢ hau hét cac
huyén trong tinh nhu Béc Binh (53.910 ha),
Ham Thuan Bic (28.533 ha), DPtc Linh
(10.264 ha), Tanh Linh (38.202 ha), Ham
Thuan Nam (9.351 ha), Tuy Phong (45.316
ha), Ham Téan (14.622 ha), Pha Quy (676
ha), thi xa La Gi (580 ha) va thanh phd Phan
Thiét (1.398 ha). Loai dat nay hién cha yéu
dudge st dung cho muc dich sdn xuit lam
nghiép, dién tich st dung cho muc dich san
xudt nong nghiép chi chiém ty 1é nho.

o Phiu dién BiT 01 1a dai dién cho loai

N

dat vang d6 trén da granit 6 Binh Thuan
(Hinh 1). Két qua phan tich dat phiu dién
BiT 01 dugc thé hién trong bang 7.

Dat vang do6 trén da granit ¢ tinh Binh
Thuan c6 d6 phi thap, tAng dat thudng moéng
(50 - 100 cm). Dat rat chua (pH 4,5- 5,0);
ham lugng chat hiiu co trong dat thap (OC%
< 1%); dat nghéo toan bd cic chat dinh
dudng ké ca ham lugng téng s6 va dé tiéu
dac biét 1a ham lugng 1an. Dung tich h4p thu
ctia dat rat thap do c6 ty 1é cat cao.

Nhiing han ché chinh trong st dung san
xuét nong nghiép d61 véi dat do vang trén da
granit ¢ Binh Thu4n lién quan dén ting dat
moéng, do6 phi ctia dat thap, thudng xuyén
thiéu nudc, ngay ca mot s§ thoi diém vé mua
mua ciing c¢6 thé gip han han cuc bo do kha
ning giti Am cua dat rat kém. Do vay, viéc st
dung dat cho san xuit néng nghiép rat han
ché& & nhiing viing ¢6 kha ning cung cap nudc
tudi va duy tri duge do Am dat, dién tich dat
riing chiém ty 1é kha 16n trong loai dat nay.

- Pia diém dao: Pap Pan Sit, xd Dong
Tién, huyén Ham Thuéan Béc

- Dia hinh toan ving: Déi thap

- D6 dée chung: cap II (8° — 15°)

Do déc noi dao phau dién: 13°

- Cay trong: diéu

- Mic d6 x61 mon: Trung binh

- MAu chat (d4 me): Granit

- Loai dat: Dat d6 vang trén da granit (Fa)

- Tén dat theo FAO - UNESCO: Areni -
Hapli - Ferralic-Acrisols (Ach-a)

Hinh 1. Canh quan va hinh thai phau dién BiT 01

RBang 1. Hinh thai phau dién BiT 01

Do day tang dét

Tang dat (cm) M6 ta phau dién
A 0-17 Cat pha thit , khd, xam, vang nhat (5YR6/3), két cau rdi rac, hoi chat, it xbp, nhidu
P ré cay, chuyén 16p tr tir vé mau sac
Thit pha sét va cat, hoi 4m, vang nhat (5YR8/4), két cAu vién nhé, kém bén, hoi
AB 17 -38 T A ooz 4 O G
chat, it xop, con it ré cay to, chuyén I&p tlr tir vé mau sac
Bt 38— 75 Thit pha cat va sét, hoi &m, vang nhat (5YR7/4) xen |an nhiéu dém gi mau dé

(k&t von mém), hoi chat, it xdp, con it ré cay to.
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Nghién ctru tinh chat ly, héa hoc moét sb loai dat @6 vang trén dia ban tinh Binh Thuan

3.2. DAt niu vang trén phu sa cé (Fp) -

Ferralic - Acrisols (ACY)

P4t nau vang trén phu sa c6 c6 tong
dién tich 49.658 ha, chiém 6,34% dién tich
dat tu nhién va chiém 13,56% dién tich
nhém dat dé vang caa tinh Binh Thuan. Dat
hinh thanh trén mau chat phu sa cé.

Dat nau vang duge phan b6 6 cac huyén
Bic Binh (26.805 ha), Ham Thuan Bic
(8.751 ha), Ham Thuan Nam (2.118 ha), Dtc
Linh (6.850 ha), Tanh Linh (5.134 ha). Loai
dat nau vang trén phu sa ¢6 ¢ Binh Thuan
dudc st dung cht y&u vao muc dich san xuat
lda, mau, ciy 4n qua va modt s6 ciy cong
nghiép nhu diéu, hat tiéu...

e Phau dién BiT 14 la dai dién cho loai
d4t niu vang trén phu sa ¢d 6 dia ban tinh

Binh Thuan (Hinh 2). K&t qua phan tich dat
phAu dién BiT 14 dugc thé hién & bang 8.
P4t niu vang trén phu sa c6 thudng
phan bd & nhiing thém chuyén tiép gan cac
luu vuc séng sudi dau nguodn, dia hinh tuong
d6i bing thoai, d6 4m & d&t kha t6t do co
muc nuéc ngadm nodéng hon so véi cac loai dat
khéac nén kha thuan lgi cho san xuit néng
nghiép. DAt c6 dic diém chua it (pH 4,5 -
5,0); ham lugng ch4it hiiu co trong dit trung
binh (OC%: 1 - 1,5%); cac chat dinh dudng
tong s6 va dé tiéu trong d4t dat 6 muc trung
binh dén kha. Vé hinh thtc st dung, loai dat
nay c6 thé cho canh tac duge nhiéu loai cay
trong khac nhau tu luong thuc (Ida, mau),
cic cAy 4n qua va mot s6 cAy cong nghiép dai
ngay déu c6 kha nang phat trién kha tét.

- Dia diém dao: X6m 1, thén 4, xa Dtc Phu,
huyén Tanh Linh

- Dia hinh toan vang: Thung ling lugn
séng

- Tiéu dia hinh tuong d6i: Bing phing

- D6 déc noi dao phau dién: Cap I

- Cay trong: Diéu, tiéu, sin

- Ché& d6 canh tac: Nho nuéce troi

- Mitic d6 x6i mon: Yéu

- MAu chét (¢4 me): Phu sa c6

- Loai d4t Viét Nam: D4t niu vang trén
phut sa ¢6 (Fp)

- Tén dat theo FAO- UNESCO: Areni-
Ferralic- Acrisols (ACf-a).

Hinh 2. Canh quan va hinh thai phau dién BiT 14

Bang 2. CAu tao phau dién BiT 14

Do day tang dét

Tang dat (cm) M6 ta phau dién
A 0-19 Cét pha thit, hoi &m; xam den (5YR2/2), c4u truc hat r&i, khéng chét, kha
P xbp, nhiéu ré didu, ré san va cé, chuyén I&p rd vé mau séc.
B 19-37 Cat, hoi &m, nau dd (5 YR 4/4), hat r&i, hoi chét, rai rac cé cac ddm nau
den 15 - 40%, hoi x8p, con it ré cay, chuyén I&p tir tir vé mau sic.
Bt 37 - 100 Thit pha cat, am, nau vang (5YR5/6), cau truc dang cuc nhd, mém, dinh

hoi x6p, c6 mach nwéc ngadm am.
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3.3. DAt d6 vang trén da phién sét (Fs) -

Ferralic-Acrisols (ACY)

D4t d6 vang c6 téng s6 41.872 ha, chiém
5,35% dién tich dat ty nhién va chiém
11,44% dién tich nhém dat dé vang cua tinh.
Dat duge hinh thanh cha yé&u trén da phién
sét, ngoai ra con c6 thé gip trén cac loai da
phién mica hay bot két.

Dat d6 vang dudc phan bd tap trung 6
cac huyén Béc Binh (11.008 ha), Ham Thuan
Bic (8.227 ha), Ham Thuan Nam (11.883
ha), Tanh Linh (7.533 ha), Ham Tan (2.507
ha), Dtc Linh (713 ha). Loai dit d6 vang
trén da phién sét hién dudc st dung vao san
xudt lam nghiép va noéng nghiép véi nhiéu
cay trong khac nhau (lda, ngd, sin, diéu,
vung,...).

e Phau dién BiT25 dai dién cho loai dat
d6 vang trén da phién sét ¢ tinh Binh Thuan
(Hinh 3). Két qua phan tich dat phau dién
BiT 25 dugc thé hién trong bang 9.

Dat d6 vang trén da phién sét ¢ Binh
Thuan c¢6 dic diém chua (pH 4,3 - 5,2); ham
lugng chat hitu co ctia dat thap (OC% < 1%);
nghéo hau hét cac chat dinh dudng dic biét
1a 1an ké ca téng s6 va dé tiéu va dung tich
hap phu cta dat 6 miic thap dén trung binh.

Dat d6 vang trén da phién sét § Binh
Thuén thé hién nhiing thoai héa vé tinh chat
dat kha r6. Nguyén nhan chi phéi téi cac qua
trinh thoai héa & loai dit nay chu yéu lién
quan dén hién tugng x6i mon, rua troi dién
ra manh trong muia mua va quéa trinh canh
tac kha lau doi trén loai dat nay.

. R N A N ~ N ‘A
- Dia diém dao: Thon Ba Bao, x4 Ham Kiém,

huyén Ham Thuan Nam, tinh Binh Thuan

- Dia hinh toan vung: Déi nii thap; lugn séng
- Do déc noi dao phau dién: Cap II (8 — 15°)

- Cay trong: Bach dan tai sinh

- Ché& dd canh tac: Trong va bao vé riing

- MAu chat (d4a me): Phién sét

- Loai dat Viét Nam: DAt d6 vang trén da sét

(Fs)

- Tén dat theo FAO - UNESCO: Hapli -

Ferralic - Acrisols (ACf-h)

Hinh 3. Canh quan va hinh thai phau dién BiT 25

Bang 3. Ciu tao phau dién BiT 25

Do day tang dét

Tang dat (cm) M6 ta phau dién

A 0-12 Cat pha thit, hoi @m, xam vang (5YR5/2), cAu truc dang cuc nhd, hoi chat,
kha xdp, nhiéu ré cay va cd, chuyén I&p rd v& mau sic

Bt 12-35 Thit pha sét va cat, hoi &m, vang nhat (5YR7/4), dang cuc nhé, hoi chét, it
x6p, con it ré cay to, chuyén 16p rd vé mau sic

" Thit pha sét va cat, &m, dé vang (5YR 4/6), dang cuc, hoi chat, it xdp, con it
Bto 35-110 2 . i .
ré cay to, c6 mach nwéc (do mua)
> 110 M&u chét, da me tap trung.

@ Tich liy sét va secquioxyt (R,03)
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3.4. DAt vang nhat trén da cat (Fq) -
Ferralic - Acrisols (ACY)

b4t vang nhat c6 téng s6 35.446 ha,
chiém 4,53% dién tich d4at tu nhién va chiém
9,68% dién tich cia nhém dat dé vang 6 tinh
Binh Thuan. P4 me cat két va cac loai san
két, dam két.

D4t vang nhat dudc phan bd 6 cac huyén
Béc Binh (10.290 ha), Ham Téan (2.417 ha),
Ham Thuan Béc (1.928 ha), Ham Thuan
Nam (6.177 ha), Tanh Linh (14.634 ha). Loai
dat vang nhat trén da cat hién dudc st dung
vao cd muc dich san xuit 1am nghiép, nong
nghiép vdi cac loai cay trong kha da dang.

e Phau dién BiT 02 dugc chon 1a dai dién
cho loai dat vang nhat trén da cat & tinh
Binh Thuan (Hinh 4).

Két qua phan tich dat phiu dién BiT 02
duge thé hién trong bang 10.

D4t vang nhat trén da cat cua tinh Binh
Thuén c¢6 dic diém chua dén chua it (pHyo:
5,0 - 5,8); ham ludng chat hiiu co cua dat
thap (OC% <1%); dat cht y&u c6 thanh phan
cd gidi nhe, tAng dat mong (<1 m); trong dat
xuat hién ty 1& két von cao 6 tang B, nghéo
dén rat nghéo cac chat dinh dudng ké ca
téng s6 1an d& tiéu. Tuy nhién, diéu kién dia
hinh loai dit nay thudng phan bé theo cac
dang d6i thoai lién dai hay lugn séng kha
thuan lgi cho canh tac va lam dat nén van c6
kha ning trong nhiéu loai cay mau, dau d6 6
nhiing viing c6 kha nang duy tri d6 4m d4t
hoac trong rung.

- Pia diém dao: Xém Xuang (x()m’ 6), xa
Dong Giang, huyén Ham Thuén Béic, tinh
Binh Thuan

- Dia hinh toan vung: d6i ndi thap; lugn
séng, kha bang phing.

- D6 déc noi dao phau dién: cap I (0 - 8°)

- Cay tréng: cao su

- Mitic d6 x61 mon: yéu

- Mau chat (d4a me): cat két

- Loai dat Viét Nam: dat vang nhat trén da
cat (Fq)

- Tén dat theo FAO - UNESCO: Areni -

Ferralic-Acrisols (ACf-a)

Hinh 4. Canh quan va hinh thai phau dién BiT 02

Bang 4. CAu tao phau dién BiT 02

Tang dét Do day tang dat

M6 t& phau dién

(cm)
A 0-15 Cat, hoi &m, xam nhat (5YR5/1), cAu tric hat roi, khéng chat, kha xdp, nhiéu
P ré cay, chuyén 16p rd v& mau séc.
Cat, hoi 4m, vang nhat (5YR7/2), hat roi, kha xp, con gap cac ré cay cao su
Bt 15-67 % PN

(ré to), chuyeén 16p tir twr.

5t® 67 — 90 Cat pha, 4m, vang nhat (5YR7/3), hat rdi, kha xép, gép hat két von sat mau
den khoang 10%.

>90 cm > 90 cm gép |&p da ong cirng két tAng day.

@ Tich lily sét va cé két von
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3.5. DAt nau dé trén da bazan (Fk) -

Rhodic-Ferralsols (FRr)

P4t nau dé trén da bazan cb tong sb
24.999 ha, chiém 3,19% dién tich dat tu
nhién va chiém 6,83% dién tich nhoém dat do
vang cua tinh Binh Thuin. D4 me hinh
thanh dat 1a bazan, diabaz, gabro...

D4t nau d6 dudc phan bd & cic huyén
Bic Binh (4.781 ha), Ham Thuan Nam
(4.971 ha), Ham Thuan Bic (12.889 ha),
Tanh Linh (1.016 ha), Ptc Linh (1.024 ha)
va Tuy Phong (318 ha). Loai dat nau do trén
d4 bazan hién dugc st dung rat nhiéu cho
muc dich san xudt cic ciy cdng nghiép va
cac loai cdy trong néong nghiép.

e Phau dién dat BiT 06 dai dién cho loai
dat nau d6 trén da bazan & Binh Thuan

(Hinh 5). Két qua phan tich dat phiu dién
BiT 06 dugc thé hién trong bang 11.

Dat chua dén chua it (pH 4,5 - 5,5); ham
lugng chat hiiu co cua dat kha cao (OC% 1-
2%); d4t c6 ham lugng 1an téng s§ kha nhung
nghéo lan dé tiéu; ham lugng kali trong dat
rat thap. Trong nhém dat dd vang ctua tinh
danh gia chung vé do phi thi day 1a loai dat
c6 d6 phi cao, tuy nhién ciing thudng bi han
ning vé mua kha.

Dat nau d6 trén da bazan ¢ Binh Thuan
1a loai d4t c¢6 nhiéu uu diém ndi bat vé cac
tinh chat vat ly dat nhu do day, c6 két cau
vién va ty 1é sét cao nén c6 kha ning tham,
gifi nudc tot, dia hinh déc thoai hodc tuong
doi bang rat thuan lgi cho tréng cao su, cay
&n qua va cac loai cay hoa mau.

Dia diém dao: Doi 4, x4 Puc Hanh, huyén

Ditc Linh, tinh Binh Thuan

- Dia hinh toan vung: binh nguyén lugn séng

- Tiéu dia hinh: tuong d6i bang phing

- Cay trdng: cao su 10 nam tudi

- Mitic d6 x6i mon: yéu

- MAu chat (d4 me): bazan

- Loai dat Viét Nam: D4t nau do trén da bazan
(Fk)

- Tén dat theo FAO-UNESCO: Hapli-Rhodic-

Ferralsols (FRr-h)

Hinh 5. Canh quan va hinh thai phiu dién BiT 06

Bang 5. CAu tao phau dién BiT 06

Tang Do day tang dét a L x a
< j M h
At (cm) 6 ta phau dién
A 0-26 Sét, kho, nau thAm (5YR4/2), hat cAu trdc vién cuc nhé, it chét, kha xbp, nhiéu ré cay
cao su va cd, chuyén I&p tir tir vé mau séc.
Bo® 26— 68 Sét, hoi am, nau dé (5YR3/5), dang cuc, it chat, kha x6p, con it ré cay to, chuyén I&p
tlr tlr v& mau séc.
Bo 68— 125 Sét, Am, d6 nau (5YR3/4), cAu tric cuc, hoi chat, dm, kha xép.

® Téng B tich tu secquioxyt (R,03)
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Nghién ctru tinh chat ly, héa hoc moét sb loai dat @6 vang trén dia ban tinh Binh Thuan

3.6. Pat d6 vang bién déi do trong laa
(F1) - Ferralic-Acrisols (ACY)

D4t @b vang c6 tong s6 9.491 ha, chiém
1,17% dién tich dat tu nhién va chiém 2,59%
dién tich nhém dat d6 vang cta tinh Binh
Thuan. D4 me hinh thanh dat 1a sét, bot két
ho#c san pham déc tu.

Dat d6 vang dugc phan bd & cac huyén
Béc Binh (5.569 ha), Tanh Linh (2.945 ha),
Ham Thuan Béc (512 ha), Tuy Phong (352
ha) va Dtc Linh (113 ha).

e Phiu dién dai dién BiT 20 la dai dién
cho loai dat nay trén dia ban tinh Binh
Thuéan (Hinh 6).

Két qua phan tich dat phau dién BiT 20
dugc thé hién trong bang 12.

P4t d6 vang bién d6i do trong lua dudc
hinh thanh t& qua trinh canh tac va lam
rudng bac thang dé trong lia nude. Do qua
trinh canh tac trong lda nuéc lau dai, tham
canh phan bén lam thay d8i dic tinh tu
nhién ban dau va duy tri dugc do phi cua
dat. Dat c6 phan tng chua dén trung tinh
(pHyq = 4,4); ham lugng chat hitu co 6 tang
mit kha cao (OC% = 2,09%); dat c6 ham
luong N, K t6ng s6 dat mtc kha, P téng s6
thap; dung tich hap thu cta dat thap (CEC =
9,66 1d1/100 g dat). Nhin chung day la loai
dat c6 do phi cao hon so véi nhiing loai dat
khéac trong nhém dat dé vang 6 Binh Thuan
do nhiing anh hudng tich cuc cia cac hoat
dong lao dong ctia con ngudi ¢ day.

- Pia diém dao: Thén Hoa Thuén, thi tran
Ch¢ Lau, huyén Béc Binh, tinh Binh
Thuan

- Dia hinh toan viing: d6i go bac thang

- Tiéu dia hinh: tuong dsi bang phing

- Cay tréng: lua

- Ché& @6 canh tac: 1 lda - 1 mau

- MAu chat (da me): bot két

- Loai dat Viét Nam: dat dd vang bién déi do
trong laa (F1)

- Tén dat theo FAO-UNESCO: Areni-Haplic-
Anthrosols (ACf-a)

Hinh 6. Canh quan va hinh thai phau dién BiT 20

Bang 6. CAu tao phau dién BiT 20

Thng dét Do day tang dat

M6 ta phau dién

(cm)

Thit pha cat, khd, xam (2.5YR 5/1), Ian kha nhiéu dém gi mau nau dé
A 0-12 (10 - 15%) cAu tric hat min, kha chat, it x6p, nhiéu ré IGa va co, chuyén 16p ré

v& mau séc.

Thit pha cat, khd, vang xam (2.5 YR 6/4), hat min, ty 1& ddm gi mau nau vang
Btv 12-45 ” : 2 P NP Py N Z

>50%, chat, bi, chuyén I&p tir tir vé mau sac.
Bt 45125 Thit pha cat va sét, it &m, vang nhat (2.5 YR 7/3), két cAu dang cuc nhd, chat.
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Bang 7. K&t qua phan tich dat phau dién BiT 01

Ham luwgng chét téng sb (%) Cation trao déi (Id1/100 g dét)

Thanh phan cap hat (%)

Do séu P .
PO P,Os dé tiéu CEC (lal/ Ty
tang dat  pHuo pHka 4 4

(cm) 0OC N P05 Ko (mg100gda —ape  cav Mgt k' Na® 1009980 et Limon  cat  'ong
0-17 4,8 4,2 0,91 0,10 0,02 0,07 1,8 0,74 1,32 0,51 0,195 0,08 5,07 13,5 4,3 82,2 24
17-38 4,8 4.4 0,47 0,06 0,01 0,07 0,4 0,66 1,36 0,64 0,24 0,07 5,05 23,5 4,2 72,3 2,5
38-75 4,6 4,3 035 0,09 0,01 0,08 0,3 072 094 072 039 0,08 7,30 35,2 55 59,3 25

Bang 8. Két qua phan tich dat phau dién BiT 14

. A R P < o i . Y . A 4 o

tgﬁgsggt oH oH Ham lwong chat tong s6 (%) P,0s d& tidu Cation trao dai (1d1/100gd) CEC (ldl/ Thanh phan cap hat (%) Ty
H20 Kcl % "

(cm) OC N P05 Ko (MI100gda) ape g mg™ K Na® 1009940 ggt (imon  cat  'ong
0-19 5,0 4,0 1,18 0,13 0,12 2,6 5,8 1,28 2,57 0,31 0,08 0,08 5,80 5,8 12,3 81,9 2,4
19-37 6,4 5,6 0,44 0,06 0,05 2,5 41 0,00 2,02 0,73 0,06 0,12 4,58 4,7 4.1 91,2 2,6
37-100 6,3 53 042 0,0 0,03 2,4 1,6 0,00 203 0,77 0,04 0,07 4,47 16,4 8,5 75,1 2,6

Bang 9. K&t qua phan tich dat phau dién BiT 25

. A . £, 2 < o i . Y . A & o ]
tgﬁgsgzt oo o Ham Iwong chat tong s (%) P,0s dé tiéy Cation trao dai (1d1/100gd) CEC (Igl/ Thanh phan cap hat (%) Ty

(cm) OC N P0s Ko (mg100gda —papr ca mg™ k' Na© 1009980 gt Limon  cat N9
0-12 49 42 063 009 001 0,08 2,4 254 106 059 008 0,03 8,43 326 220 454 2,6
12-35 4,9 4,5 0,15 0,08 0,02 0,06 0,4 0,38 1,06 0,52 0,08 0,05 10,65 34,0 24,3 41,7 2,6
35-110 53 4,5 0,07 0,07 0,01 0,05 0,3 000 153 095 007 0,19 14,94 36,1 20,8 43,1 2,6
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Bang 10. K&t qua phan tich dat phau dién BiT 02

b6 sau

Ham lwong chat tbng s6 (%)

P205 dé tiéu

Cation trao déi (1d1/100gd)

Thanh phan cap hat (%)

X i CEC (lal/ Ty
tang dat pHwo PpHBke (mg/ 100g I - - . . 100 gét) troz
(cm) ocC N P.0s K0 dAt) Al Ca Mg K Na 9 Sét  Limon Cat ong
0-15 5,8 4,6 0,70 0,14 0,02 1,85 1,0 0,00 238 082 017 0,05 6,03 4,7 34 91,9 24
15-67 4,4 4,3 0,78 0,08 0,01 1,80 0,4 0,72 1,54 0,31 0,07 0,07 4,30 7,0 2,2 90,8 2,4
67-90 5,0 4,2 0,26 0,08 0,01 1,71 0,4 084 194 029 005 0,06 5,66 13,4 3,3 83,3 25
Bang 11. Két qua phan tich dat phau dién BiT 06
. A . P < o . Y . A % o
F_zo sau Ham Iwong chat tong s6 (%) P,05 d& tidu Cation trao dai (1d1/100gd) CEC (1dl Thanh phan cap hat (%) Ty
tang dat  pHwo  PpHka / 100q dat 3+ N + . + 1009 dat t
(cm) oc N PO; ko (MI100gda) ap ca* mg™ K Na 9da) st Limon  cat o9
0-26 4,9 44 1,35 0,15 0,27 0,10 3,2 062 134 0,18 0,07 0,08 11,32 59,3 6,1 34,6 2,6
26-68 53 4,6 091 0,13 0,17 0,09 1,9 028 1,13 0,08 0,05 0,09 10,61 60,0 9,3 30,7 2,7
68-125 55 47 053 0,09 022 0,09 0,9 0,00 136 0,12 0,04 0,14 9,06 61,4 54 33,2 2,7
Bang 12. Két qua phan tich dat phau dién BiT 20
. A . P < o i . 2. . A % o
tgr?gsggt oMo pHia Ham lwong chat tong so (%) P,05 dé tiéu Cation trao ddi (1dl/100gd) CEC (Idl/ Thanh phan cap hat (%) Ty
(cm) oC N P0s KO (mg100gda) —ape cat Mgt KT Nat 1009da)  get Limon  cat  'ong
0-12 6,0 4,4 2,09 025 007 2,11 8,4 0,12 4,02 1,07 0,31 0,32 9,66 15,4 9,9 74,7 2,5
12-45 6,5 5,9 0,24 0,0 0,04 2,50 2,2 0,00 3,01 1,75 0,07 0,98 7,88 18,6 25,7 55,7 2,6
45-125 6,7 6,2 0,09 0,08 003 290 2,5 0,00 2,31 1,56 0,07 1,08 6,12 23,2 24,3 52,5 2,6
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Nguyén Péc Nhan, PS5 Nguyén Hai

4. KET LUAN

Két qua nghién ctiu vé tinh chat cua cac
loai dat trong nhém dat do vang trén dia ban
tinh Binh Thuan cho thdy: nhiing loai dat
hinh thanh trén cac loai da granit, phién sét,
da cat (Fa, Fs, Fq) thuong c6 tang diat mong
dén trung binh, ham lugng cac chat dinh
dudng thap; dat c6 phan ing chua, dung tich
hap phu nhd, nghéo cac chit dinh dudng N,
P, K; vé dic diém hinh thai @4t hinh thanh
trén d4 macma axit (Fa) c6 ty 1é 1an da va da
16 ddu kha nhiéu, con loai dat dat dé vang
trén da cat (Fq) ¢6 quéa trinh tich tu kha
nhiéu két von sit. Cac loai dat nay thich hgp
cho tréng ring phat trién 14m nghiép va mét
s6 dién tich & dia hinh thap c6 thé tréng mau
va cac cdy céng nghiép ngin ngay. Nhiing
loai d4t d6 vang hinh thanh trén phu sa c6
(Fp) va dat nau do6 hinh thanh trén da bazan
(Fk) ¢6 nhiing vu diém vé diéu kién dia hinh
tuong d6i bang phing, c6 tdng dit day va
ham lugng céac chat dinh dudng kha hon nén
thuan 1¢i cho san xuat ndng nghiép (tréng cao

su, diéu, cac cdy an qua va cAc cAy trong
néng nghiép). D4t 6 vang bién d6i do tréng
lda (F1), do su tac dong tich cuc ctia con
ngudi, loai dat nay c6 d6 phi héa hoc va cac
chat dinh dudng cao hon so véi cac loai dat
trong nhém dat dé vang cta tinh.

TAI LIEU THAM KHAO

Bo Nong nghiép va Phét trién néng thén
(2009). C4m nang st dung d&dt néng
nghiép (tap 7, Phuong phap phén tich
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Study on Physical, Chemical Properties of Some Yellowish Red Soils
in Binh Thuan Province
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TÓM TẮT


Nghiên cứu tính chất lý, hóa học của một số loại đất đỏ vàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận làm cơ sở cho việc đề xuất sử dụng đất đỏ vàng hiệu quả, bền vững cho sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra, lấy mẫu đất ngoài thực địa và phân tích mẫu đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những loại đất hình thành trên các loại đá granit, phiến sét, đá cát (Fa, Fs, Fq) thường có tầng đất mỏng đến trung bình, hàm lượng các chất dinh dưỡng thấp, đất có phản ứng chua, dung tích hấp thu nhỏ, nghèo các chất dinh dưỡng N,P,K; những loại đất này thích hợp cho trồng rừng phát triển lâm nghiệp, một số diện tích ở địa hình thấp có thể trồng màu và các cây công nghiệp ngắn ngày. Những loại đất đỏ vàng hình thành trên phù sa cổ (Fp) và đất nâu đỏ hình thành trên đá bazan (Fk) có những ưu điểm về điều kiện địa hình tương đối bằng phẳng, có tầng đất dày và hàm lượng các chất dinh dưỡng khá hơn nên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp (trồng cao su, điều, các cây ăn quả và các cây trồng nông nghiệp). Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl), do sự tác động tích cực của con người nên có độ phì hóa học và các chất dinh dưỡng cao hơn so với các loại đất khác trong nhóm đất đỏ vàng của tỉnh. 


Từ khóa: Tính chất lý - hóa học đất đỏ vàng, tỉnh Bình Thuận. 


SUMMARY


This study aims to investigate physical and chemical properties of some yellowish red soils for landuse efficiency toward sustainable agriculture in Binh Thuan province. The main methods used in this study are: field survey and soil sampling and analysis. The results revealed that: the soils derived from granite, clay and sand rocks (Fa, Fs, Fq) are usually to have the depth from shallow to medium and soil fertility is poor with acid soil, low Cation exchange capacity, poor macro-elements such as N,P,K; These soils are suitable for development of forest in some area that located in the valley or hill bottom. In the valley, annual industrial crops are more suitable. The yellowish red soils are derived from Old alluvial (Fp) and Ferrasols derived from basalt (Fk) have a number of  advantages such as relatively flat topography, deep soil depth and rich soil fertility, which are suitable for rubber, cashew and other fruits, and crops. Finally, the soil fertilities of paddy of  yellowish red soils have better than that of red soils due to human intervention.  


Key words: Binh Thuan province, physico-chemical properties, yellowish red soils.


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Tỉnh Bình Thuận nằm trong vùng duyên hải Nam Trung bộ có tổng diện tích tự nhiên là 781.043 ha, gồm 10 đơn vị hành chính cấp huyện: 01 thành phố, 01 thị xã và 08 huyện, trong đó có 5 huyện miền núi, 01 huyện đảo (UBND tỉnh Bình Thuận, 2009). Tài nguyên đất của tỉnh Bình Thuận gồm 10 nhóm đất chính, trong đó nhóm đất đỏ vàng có diện tích lớn nhất, với 366.130 ha (chiếm 46,88% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh) phân bố hầu hết trên các huyện trong tỉnh, đây cũng là nhóm đất có tiềm năng lớn cho phát triển hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở tỉnh Bình Thuận (Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, 2004). Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có nghiên cứu nào đánh giá đầy đủ tiềm năng về các đặc tính, tính chất của nhóm đất cho sản xuất nông nghiệp. Do đó nhóm đất đỏ vàng ở Bình Thuận hiện chưa được khai thác sử dụng đầy đủ và hợp lý tương xứng với tiềm năng. Chính vì vậy, việc đi sâu nghiên cứu nhóm đất đỏ vàng của tỉnh Bình Thuận nhằm xác định những yếu tố thuận lợi cũng như hạn chế về mặt độ phì đối với cây trồng của nhóm đất này là cần thiết, làm cơ sở cho việc đề xuất sử dụng nhóm đất đỏ vàng hiệu quả, bền vững. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm phân loại, đánh giá một số tính chất lý, hóa học của nhóm đất đỏ vàng phục vụ cho mục đích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bình Thuận. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


2.1. Phương pháp điều tra, lấy mẫu đất 
       ngoài thực địa


Điều tra đào phẫu diện, mô tả, lấy mẫu đất theo quy phạm điều tra lập bản đồ đất tỷ lệ lớn (10TCN 68 - 84). Căn cứ bản đồ đất và bản đồ hiện trạng sử dụng đất xác định vị trí điểm lấy mẫu thổ nhưỡng. Đào phẫu diện đất lấy mẫu thổ nhưỡng rộng 1,25m, dài 2,5m, sâu 1,25 - 2m hoặc sâu tới tầng đá mẹ. Mẫu thổ nhưỡng lấy theo tầng đất phát sinh theo thứ tự tầng dưới cùng lấy mẫu trước tiên, tầng trên được lấy mẫu sau cùng; mỗi mẫu lấy dọc suốt tầng đến cách đường phân tầng 2 - 3cm.

2.2. Phương pháp phân tích mẫu đất 


Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT (2001), các mẫu đất được phân tích theo các phương pháp sau:


+ pH: đo bằng pHmeter trong huyền phù tỷ lệ đất, dung dịch là 1:2,5


+ Cacbon hữu cơ (OC): dùng phương pháp Walkley-Black


+ Đạm tổng số (N%): dùng phương pháp Kenđan (Kjeldhal), phá mẫu bằng H2SO4 và hỗn hợp xúc tác


+ Lân tổng số (P2O5%): dùng phương pháp so màu, công phá mẫu bằng H2SO4 + HClO4

+ Kali tổng số (K%): đo bằng quang kế ngọn lửa, phá mẫu bằng HF + HCl + HClO4

+ Lân dễ tiêu: dùng phương pháp Bray II


+ Kali dễ tiêu: sử dụng dung dịch chiết amon axetat 1M ở pH = 7 với tỷ lệ đất/dung môi là 1/10; xác định hàm lượng kali trong dung dịch bằng quang kế ngọn lửa


+ Al3+: xác định bằng phương pháp Xôkôlốp


+ Dung tích hấp thu (CEC): dùng phương pháp amôn acetat, pH = 7 


+ Thành phần cấp hạt: xác định bằng phương pháp ống hút Robinson


+ Tỷ trọng: xác định bằng bình Picnomet.


2.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu

Số liệu được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm chương trình bảng tính Excel.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
    LUẬN 


Nhóm đất đỏ vàng ở tỉnh Bình Thuận phân bố trên phần lớn vùng đồi, núi và ở các bậc thềm phù sa cổ của tỉnh. Tùy thuộc điều kiện khí hậu, thủy văn, địa hình, đá mẹ, lớp phủ thực vật rừng... đặc thù ở từng tiểu vùng khác nhau đã hình thành những đặc tính, tính chất đa dạng đối với các loại đất ở đây. Dưới đây là kết quả điều tra, phân loại và xác định một số tính chất đặc trưng của những loại đất chính trong nhóm đất đỏ vàng ở tỉnh Bình Thuận.

3.1. Đất vàng đỏ hình thành trên đá granit 
       (Fa) - Ferralic-Acrisol (ACf)


Đất vàng đỏ tại Bình Thuận có tổng diện tích 202.852 ha, chiếm 25,91% diện tích đất tự nhiên và chiếm 55,40% diện tích nhóm đất đỏ vàng của Bình Thuận. Đây là loại đất có diện tích lớn nhất trong nhóm đất đỏ vàng của tỉnh. Đất được hình thành từ các loại đá mẹ thuộc nhóm macma axit chủ yếu là đá granit và riolit.


Đất vàng đỏ được phân bố ở hầu hết các huyện trong tỉnh như Bắc Bình (53.910 ha), Hàm Thuận Bắc (28.533 ha), Đức Linh (10.264 ha), Tánh Linh (38.202 ha), Hàm Thuận Nam (9.351 ha), Tuy Phong (45.316 ha), Hàm Tân (14.622 ha), Phú Quý (676 ha), thị xã La Gi (580 ha) và thành phố Phan Thiết (1.398 ha). Loại đất này hiện chủ yếu được sử dụng cho mục đích sản xuất lâm nghiệp, diện tích sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.


( Phẫu diện BiT 01 là đại diện cho loại


đất vàng đỏ trên đá granit ở Bình Thuận (Hình 1). Kết quả phân tích đất phẫu diện BiT 01 được thể hiện trong bảng 7.


Đất vàng đỏ trên đá granit ở tỉnh Bình Thuận có độ phì thấp, tầng đât thường mỏng (50 - 100 cm). Đất rất chua (pH 4,5- 5,0); hàm lượng chất hữu cơ trong đất thấp (OC% < 1%); đất nghèo toàn bộ các chất dinh dưỡng kể cả hàm lượng tổng số và dễ tiêu đặc biệt là hàm lượng lân. Dung tích hấp thu của đất rất thấp do có tỷ lệ cát cao.

Những hạn chế chính trong sử dụng sản xuất nông nghiệp đối với đất đỏ vàng trên đá granit ở Bình Thuận liên quan đến tầng đất mỏng, độ phì của đất thấp, thường xuyên thiếu nước, ngay cả một số thời điểm về mùa mưa cũng có thể gặp hạn hán cục bộ do khả năng giữ ẩm của đất rất kém. Do vậy, việc sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp rất hạn chế ở những vùng có khả năng cung cấp nước tưới và duy trì được độ ẩm đất, diện tích đất rừng chiếm tỷ lệ khá lớn trong loại đất này.
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Hình 1. Cảnh quan và hình thái phẫu diện BiT 01


Bảng 1. Hình thái phẫu diện BiT 01


		Tầng đất

		Độ dày tầng đất (cm)

		Mô tả phẫu diện



		Ap

		0 – 17

		Cát pha thịt , khô, xám, vàng nhạt (5YR6/3), kết cấu rời rạc, hơi chặt, ít xốp, nhiều rễ cây, chuyển lớp từ từ về màu sắc



		AB

		17 – 38

		Thịt pha sét và cát, hơi ẩm, vàng nhạt (5YR8/4), kết cấu viên nhỏ, kém bền, hơi chặt, ít xốp, còn ít rễ cây to, chuyển lớp từ từ về màu sắc



		Bt

		38 – 75

		Thịt pha cát và sét, hơi ẩm, vàng nhạt (5YR7/4) xen lẫn nhiều đốm gỉ màu đỏ
(kết von mềm), hơi chặt, ít xốp, còn ít rễ cây to.





3.2. Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp) -
       Ferralic - Acrisols (ACf)


Đất nâu vàng trên phù sa cổ có tổng diện tích 49.658 ha, chiếm 6,34% diện tích đất tự nhiên và chiếm 13,56% diện tích nhóm đất đỏ vàng của tỉnh Bình Thuận. Đất


hình thành trên mẫu chất phù sa cổ.


Đất nâu vàng được phân bố ở các huyện Bắc Bình (26.805 ha), Hàm Thuận Bắc (8.751 ha), Hàm Thuận Nam (2.118 ha), Đức Linh (6.850 ha), Tánh Linh (5.134 ha). Loại đất nâu vàng trên phù sa cổ ở Bình Thuận được sử dụng chủ yếu vào mục đích sản xuất lúa, màu, cây ăn quả và một số cây công nghiệp như điều, hạt tiêu...


( Phẫu diện BiT 14 là đại diện cho loại

đất nâu vàng trên phù sa cổ ở địa bàn tỉnh


Bình Thuận (Hình 2). Kết quả phân tích đất phẫu diện BiT 14 được thể hiện ở bảng 8.

Đất nâu vàng trên phù sa cổ thường phân bố ở những thềm chuyển tiếp gần các lưu vực sông suối đầu nguồn, địa hình tương đối bằng thoải, độ ẩm ở đất khá tốt do có mực nước ngầm nông hơn so với các loại đất khác nên khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Đất có đặc điểm chua ít (pH 4,5 - 5,0); hàm lượng chất hữu cơ trong đất trung bình (OC%: 1 - 1,5%); các chất dinh dưỡng tổng số và dễ tiêu trong đất đạt ở mức trung bình đến khá. Về hình thức sử dụng, loại đất này có thể cho canh tác được nhiều loại cây trồng khác nhau từ lương thực (lúa, màu), các cây ăn quả và một số cây công nghiệp dài ngày đều có khả năng phát triển khá tốt.
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Hình 2. Cảnh quan và hình thái phẫu diện BiT 14


		Bảng 2. Cấu tạo phẫu diện BiT 14

Tầng đất

		Độ dày tầng đất
(cm)

		Mô tả phẫu diện



		Ap

		0 – 19

		Cát pha thịt, hơi ẩm; xám đen (5YR2/2), cấu trục hạt rời, không chặt, khá xốp, nhiều rễ điều, rễ sắn và cỏ, chuyển lớp rõ về màu sắc.



		B

		19 – 37

		Cát, hơi ẩm, nâu đỏ  (5 YR 4/4), hạt rời, hơi chặt, rải rác có các đốm nâu đen 15 - 40%, hơi xốp, còn ít rễ cây, chuyển lớp từ từ về màu sắc.



		Bt

		37 – 100

		Thịt pha cát, ẩm, nâu vàng (5YR5/6), cấu trúc dạng cục nhỏ, mềm, dính hơi xốp, có mạch nước ngầm ẩm.





3.3. Đất đỏ vàng trên đá phiến sét (Fs) -
       Ferralic-Acrisols (ACf)


Đất đỏ vàng có tổng số 41.872 ha, chiếm 5,35% diện tích đất tự nhiên và chiếm 11,44% diện tích nhóm đất đỏ vàng của tỉnh. Đất được hình thành chủ yếu trên đá phiến sét, ngoài ra còn có thể gặp trên các loại đá phiến mica hay bột kết.


Đất đỏ vàng được phân bố tập trung ở các huyện Bắc Bình (11.008 ha), Hàm Thuận Bắc (8.227 ha), Hàm Thuận Nam (11.883 ha), Tánh Linh (7.533 ha), Hàm Tân (2.507 ha), Đức Linh (713 ha). Loại đất đỏ vàng trên đá phiến sét hiện được sử dụng vào sản xuất lâm nghiệp và nông nghiệp với nhiều cây trồng khác nhau (lúa, ngô, sắn, điều, vừng,…).


( Phẫu diện BiT25 đại diện cho loại đất đỏ vàng trên đá phiến sét ở tỉnh Bình Thuận (Hình 3). Kết quả phân tích đất phẫu diện BiT 25 được thể hiện trong bảng 9.


Đất đỏ vàng trên đá phiến sét ở Bình Thuận có đặc điểm chua (pH 4,3 - 5,2); hàm lượng chất hữu cơ của đất thấp (OC% < 1%); nghèo hầu hết các chất dinh dưỡng đặc biệt là lân kể cả tổng số và dễ tiêu và dung tích hấp phụ của đất ở mức thấp đến trung bình.


Đất đỏ vàng trên đá phiến sét ở Bình Thuận thể hiện những thoái hóa về tính chất đất khá rõ. Nguyên nhân chi phối tới các quá trình thoái hóa ở loại đất này chủ yếu liên quan đến hiện tượng xói mòn, rửa trôi diễn ra mạnh trong mùa mưa và quá trình canh tác khá lâu đời trên loại đất này.
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Hình 3. Cảnh quan và hình thái phẫu diện BiT 25


		Bảng 3. Cấu tạo phẫu diện BiT 25

Tầng đất

		Độ dày tầng đất
(cm)

		Mô tả phẫu diện



		A

		0 - 12

		Cát pha thịt, hơi ẩm, xám vàng (5YR5/2), cấu trục dạng cục nhỏ, hơi chặt, khá xốp, nhiều rễ cây và cỏ, chuyển lớp rõ về màu sắc



		Bt

		12 - 35

		Thịt pha sét và cát, hơi ẩm, vàng nhạt (5YR7/4), dạng cục nhỏ, hơi chặt, ít xốp, còn ít rễ cây to, chuyển lớp rõ về màu sắc



		Bto(1)

		35 - 110

		Thịt pha sét và cát, ẩm, đỏ vàng (5YR 4/6), dạng cục, hơi chặt, ít xốp, còn ít rễ cây to, có mạch nước (do mưa)



		

		> 110

		Mẫu chất, đá mẹ tập trung.





(1) Tích lũy sét và secquioxyt (R2O3)

3.4. Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq) -
        Ferralic - Acrisols (ACf)


Đất vàng nhạt có tổng số 35.446 ha, chiếm 4,53% diện tích đất tự nhiên và chiếm 9,68% diện tích của nhóm đất đỏ vàng ở tỉnh Bình Thuận. Đá mẹ cát kết và các loại sạn kết, dăm kết.


Đất vàng nhạt được phân bố ở các huyện Bắc Bình (10.290 ha), Hàm Tân (2.417 ha), Hàm Thuận Bắc (1.928 ha), Hàm Thuận Nam (6.177 ha), Tánh Linh (14.634 ha). Loại đất vàng nhạt trên đá cát hiện được sử dụng vào cả mục đích sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp với các loại cây trồng khá đa dạng.


( Phẫu diện BiT 02 được chọn là đại diện cho loại đất vàng nhạt trên đá cát ở tỉnh Bình Thuận (Hình 4).


Kết quả phân tích đất phẫu diện BiT 02 được thể hiện trong bảng 10.

Đất vàng nhạt trên đá cát của tỉnh Bình Thuận có đặc điểm chua đến chua ít (pHH2O: 5,0 - 5,8); hàm lượng chất hữu cơ của đất thấp (OC% <1%); đất chủ yếu có thành phần cơ giới nhẹ, tầng đất mỏng (<1 m); trong đất xuất hiện tỷ lệ kết von cao ở tầng B, nghèo đến rất nghèo các chất dinh dưỡng kể cả tổng số lẫn dễ tiêu. Tuy nhiên, điều kiện địa hình loại đất này thường phân bố theo các dạng đồi thoải liền dải hay lượn sóng khá thuận lợi cho canh tác và làm đất nên vẫn có khả năng trồng nhiều loại cây màu, đậu đỗ ở những vùng có khả năng duy trì độ ẩm đất hoặc trồng rừng.


[image: image7.png]



  [image: image8.png]





Hình 4. Cảnh quan và hình thái phẫu diện BiT 02


		Bảng 4. Cấu tạo phẫu diện BiT 02

Tầng đất

		Độ dày tầng đất
(cm)

		Mô tả phẫu diện



		Ap

		0 - 15

		Cát, hơi ẩm, xám nhạt (5YR5/1), cấu trúc hạt rời, không chặt, khá xốp, nhiều rễ cây, chuyển lớp rõ về màu sắc.



		Bt

		15 – 67

		Cát, hơi ẩm, vàng nhạt (5YR7/2), hạt rời, khá xốp, còn gặp các rễ cây cao su (rễ to), chuyển lớp từ từ.



		Btv(2)

		67 – 90

		Cát pha, ẩm, vàng nhạt (5YR7/3), hạt rời, khá xốp, gặp hạt kết von sắt màu đen khoảng 10%.



		

		> 90 cm

		> 90 cm gặp lớp đá ong cứng kết tầng đáy.





(2) Tích lũy sét và có kết von

3.5. Đất nâu đỏ trên đá bazan (Fk) -
        Rhodic-Ferralsols (FRr)


Đất nâu đỏ trên đá bazan có tổng số 24.999 ha, chiếm 3,19% diện tích đất tự nhiên và chiếm 6,83% diện tích nhóm đất đỏ vàng của tỉnh Bình Thuận. Đá mẹ hình thành đất là bazan, diabaz, gabro…


Đất nâu đỏ được phân bố ở các huyện Bắc Bình (4.781 ha), Hàm Thuận Nam (4.971 ha), Hàm Thuận Bắc (12.889 ha), Tánh Linh (1.016 ha), Đức Linh (1.024 ha) và Tuy Phong (318 ha). Loại đất nâu đỏ trên đá bazan hiện được sử dụng rất nhiều cho mục đích sản xuất các cây công nghiệp và các  loại cây trồng nông nghiệp.


( Phẫu diện đất BiT 06 đại diện cho loại đất nâu đỏ trên đá bazan ở Bình Thuận (Hình 5). Kết quả phân tích đất phẫu diện BiT 06 được thể hiện trong bảng 11.

Đất chua đến chua ít (pH 4,5 - 5,5); hàm lượng chất hữu cơ của đất khá cao (OC% 1- 2%); đất có hàm lượng lân tổng số khá nhưng nghèo lân dễ tiêu; hàm lượng kali trong đất rất thấp. Trong nhóm đất đỏ vàng của tỉnh đánh giá chung về độ phì thì đây là loại đất có độ phì cao, tuy nhiên cũng thường bị hạn nặng về mùa khô.


Đất nâu đỏ trên đá bazan ở Bình Thuận là loại đất có nhiều ưu điểm nổi bật về các tính chất vật lý đất như độ dày, có kết cấu viên và tỷ lệ sét cao nên có khả năng thấm, giữ nước tốt, địa hình dốc thoải hoặc tương đối bằng rất thuận lợi cho trồng cao su, cây ăn quả và các loại cây hoa màu. 
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Hình 5. Cảnh quan và hình thái phẫu diện BiT 06


		Bảng 5. Cấu tạo phẫu diện BiT 06


Tầng đất

		Độ dày tầng đất (cm)

		Mô tả phẫu diện



		A

		0 – 26

		Sét, khô, nâu thẫm (5YR4/2), hạt cấu trúc viên cục nhỏ, ít chặt, khá xốp, nhiều rễ cây cao su và cỏ, chuyển lớp từ từ về màu sắc.



		Bo(3)

		26 – 68

		Sét, hơi ẩm, nâu đỏ (5YR3/5), dạng cục, ít chặt, khá xốp, còn ít rễ cây to, chuyển lớp từ từ về màu sắc.



		Bo

		68 – 125

		Sét, ẩm, đỏ nâu (5YR3/4), cấu trúc cục, hơi chặt, ẩm, khá xốp.





(3) Tầng B tích tụ secquioxyt (R2O3)

3.6. Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa
        (Fl) - Ferralic-Acrisols (ACf)


Đất đỏ vàng có tổng số 9.491 ha, chiếm 1,17% diện tích đất tự nhiên và chiếm 2,59% diện tích nhóm đất đỏ vàng của tỉnh Bình Thuận. Đá mẹ hình thành đất là sét, bột kết hoặc sản phẩm dốc tụ.


Đất đỏ vàng được phân bố ở các huyện Bắc Bình (5.569 ha), Tánh Linh (2.945 ha), Hàm Thuận Bắc (512 ha), Tuy Phong (352 ha) và Đức Linh (113 ha). 


( Phẫu diện đại diện BiT 20 là đại diện cho loại đất này trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Hình 6).


Kết quả phân tích đất phẫu diện BiT 20 được thể hiện trong bảng 12. 


Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa được hình thành từ quá trình canh tác và làm ruộng bậc thang để trồng lúa nước. Do quá trình canh tác trồng lúa nước lâu dài, thâm canh phân bón làm thay đổi đặc tính tự nhiên ban đầu và duy trì được độ phì của đất. Đất có phản ứng chua đến trung tính (pHKCl = 4,4); hàm lượng chất hữu cơ ở tầng mặt khá cao (OC% = 2,09%); đất có hàm lượng N, K tổng số đạt mức khá, P tổng số thấp; dung tích hấp thu của đất thấp (CEC = 9,66 lđl/100 g đất). Nhìn chung đây là loại đất có độ phì cao hơn so với những loại đất khác trong nhóm đất đỏ vàng ở Bình Thuận do những ảnh hưởng tích cực của các hoạt động lao động của con người ở đây. 
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Hình 6. Cảnh quan và hình thái phẫu diện BiT 20 


Bảng 6. Cấu tạo phẫu diện BiT 20

		Tầng đất

		Độ dày tầng đất
(cm)

		Mô tả phẫu diện



		A

		0 - 12

		Thịt pha cát, khô, xám (2.5YR 5/1), lẫn khá nhiều đốm gỉ màu nâu đỏ 
(10 - 15%) cấu trúc hạt mịn, khá chặt, ít xốp, nhiều rễ lúa và cỏ, chuyển lớp rõ về màu sắc.



		Btv

		12 – 45

		Thịt pha cát, khô, vàng xám (2.5 YR 6/4), hạt mịn, tỷ lệ đốm gỉ màu nâu vàng >50%, chặt, bí, chuyển lớp từ từ về màu sắc.



		Bt

		45 – 125

		Thịt pha cát và sét, ít ẩm, vàng nhạt (2.5 YR 7/3), kết cấu dạng cục nhỏ, chặt.



		

		

		





Bảng 7. Kết quả phân tích đất phẫu diện BiT 01


		  Độ sâu 
 tầng đất 
    (cm)

		pHH2O

		pH KCl

		Hàm lượng chất tổng số (%)

		  P2O5 dễ tiêu (mg/100g đất)

		Cation trao đổi (lđl/100 g đất)

		CEC (lđl/ 100g đất)

		Thành phần cấp hạt (%)

		Tỷ trọng



		

		

		

		OC

		N

		P2O5

		K2O

		

		Al3+

		Ca++

		Mg++

		K+

		Na+

		

		Sét

		Limon

		Cát

		



		0-17

		4,8

		4,2

		0,91

		0,10

		0,02

		0,07

		1,8

		0,74

		1,32

		0,51

		0,15

		0,08

		5,07

		13,5

		4,3

		82,2

		2,4



		17-38

		4,8

		4,4

		0,47

		0,06

		0,01

		0,07

		0,4

		0,66

		1,36

		0,64

		0,24

		0,07

		5,05

		23,5

		4,2

		72,3

		2,5



		38-75

		4,6

		4,3

		0,35

		0,09

		0,01

		0,08

		0,3

		0,72

		0,94

		0,72

		0,39

		0,08

		7,30

		35,2

		5,5

		59,3

		2,5





Bảng 8. Kết quả phân tích đất phẫu diện BiT 14


		  Độ sâu
 tầng đất 
    (cm)

		 pHH2O

		  pHKCl

		Hàm lượng chất tổng số (%)

		  P2O5 dễ tiêu (mg/ 100g đất)

		Cation trao đổi (lđl/100gđ)

		CEC (lđl/ 100g đất)

		Thành phần cấp hạt (%)

		Tỷ trọng



		

		

		

		OC

		N

		P2O5

		K2O

		

		Al3+

		Ca++

		Mg++

		K+

		Na+

		

		Sét

		Limon

		Cát

		



		0-19

		5,0

		4,0

		1,18

		0,13

		0,12

		2,6

		5,8

		1,28

		2,57

		0,31

		0,08

		0,08

		5,80

		5,8

		12,3

		81,9

		2,4



		19-37

		6,4

		5,6

		0,44

		0,06

		0,05

		2,5

		4,1

		0,00

		2,02

		0,73

		0,06

		0,12

		4,58

		4,7

		4,1

		91,2

		2,6



		37-100

		6,3

		5,3

		0,42

		0,10

		0,03

		2,4

		1,6

		0,00

		2,03

		0,77

		0,04

		0,07

		4,47

		16,4

		8,5

		75,1

		2,6



		Bảng 9. Kết quả phân tích đất phẫu diện BiT 25


 Độ sâu tầng đất
   (cm)

		pHH2O

		pHKCl

		Hàm lượng chất tổng số (%)

		 P2O5 dễ tiêu (mg/ 100g đất)

		Cation trao đổi (lđl/100gđ)

		CEC (lđl/ 100g đất)

		Thành phần cấp hạt (%)

		Tỷ trọng



		

		

		

		OC

		N

		P2O5

		K2O

		

		Al3+

		Ca++

		Mg++

		K+

		Na+

		

		Sét

		Limon

		Cát

		



		0-12

		4,9

		4,2

		0,63

		0,09

		0,01

		0,08

		2,4

		2,54

		1,06

		0,59

		0,08

		0,03

		8,43

		32,6

		22,0

		45,4

		2,6



		12-35

		4,9

		4,5

		0,15

		0,08

		0,02

		0,06

		0,4

		0,38

		1,06

		0,52

		0,08

		0,05

		10,65

		34,0

		24,3

		41,7

		2,6



		35-110

		5,3

		4,5

		0,07

		0,07

		0,01

		0,05

		0,3

		0,00

		1,53

		0,95

		0,07

		0,19

		14,94

		36,1

		20,8

		43,1

		2,6





Bảng 10. Kết quả phân tích đất phẫu diện BiT 02


		 Độ sâu
 tầng đất 
    (cm)

		pHH2O

		pHKCl

		Hàm lượng chất tổng số (%)

		P2O5 dễ tiêu (mg/ 100g đất)

		Cation trao đổi (lđl/100gđ)

		CEC (lđl/ 100g đất)

		Thành phần cấp hạt (%)

		Tỷ trọng



		

		

		

		OC

		N

		P2O5

		K2O

		

		Al3+

		Ca++

		Mg++

		K+

		Na+

		

		Sét

		Limon

		Cát

		



		0-15

		5,8

		4,6

		0,70

		0,14

		0,02

		1,85

		1,0

		0,00

		2,38

		0,82

		0,17

		0,05

		6,03

		4,7

		3,4

		91,9

		2,4



		15-67

		4,4

		4,3

		0,78

		0,08

		0,01

		1,80

		0,4

		0,72

		1,54

		0,31

		0,07

		0,07

		4,30

		7,0

		2,2

		90,8

		2,4



		67-90

		5,0

		4,2

		0,26

		0,08

		0,01

		1,71

		0,4

		0,84

		1,94

		0,29

		0,05

		0,06

		5,66

		13,4

		3,3

		83,3

		2,5





Bảng 11. Kết quả phân tích đất phẫu diện BiT 06


		 Độ sâu
 tầng đất 
   (cm)

		pHH2O

		pHKCl

		Hàm lượng chất tổng số (%)

		P2O5 dễ tiêu (mg/ 100g đất)

		Cation trao đổi (lđl/100gđ)

		CEC (lđl/ 100g đất)

		Thành phần cấp hạt (%)

		Tỷ trọng



		

		

		

		OC

		N

		P2O5

		K2O

		

		Al3+

		Ca++

		Mg++

		K+

		Na+

		

		Sét

		Limon

		Cát

		



		0-26

		4,9

		4,4

		1,35

		0,15

		0,27

		0,10

		3,2

		0,62

		1,34

		0,18

		0,07

		0,08

		11,32

		59,3

		6,1

		34,6

		2,6



		26-68

		5,3

		4,6

		0,91

		0,13

		0,17

		0,09

		1,9

		0,28

		1,13

		0,08

		0,05

		0,09

		10,61

		60,0

		9,3

		30,7

		2,7



		68-125

		5,5

		4,7

		0,53

		0,09

		0,22

		0,09

		0,9

		0,00

		1,36

		0,12

		0,04

		0,14

		9,06

		61,4

		5,4

		33,2

		2,7





Bảng 12. Kết quả phân tích đất phẫu diện BiT 20


		 Độ sâu tầng đất
   (cm)

		pHH2O

		pHKCl

		Hàm lượng chất tổng số (%)

		P2O5 dễ tiêu (mg/ 100g đất)

		Cation trao đổi (lđl/100gđ)

		CEC (lđl/ 100g đất)

		Thành phần cấp hạt (%)

		Tỷ trọng



		

		

		

		OC

		N

		P2O5

		K2O

		

		Al3+

		Ca++

		Mg++

		K+

		Na+

		

		Sét

		Limon

		Cát

		



		0-12

		6,0

		4,4

		2,09

		0,25

		0,07

		2,11

		8,4

		0,12

		4,02

		1,07

		0,31

		0,32

		9,66

		15,4

		9,9

		74,7

		2,5



		12-45

		6,5

		5,9

		0,24

		0,10

		0,04

		2,50

		2,2

		0,00

		3,01

		1,75

		0,07

		0,98

		7,88

		18,6

		25,7

		55,7

		2,6



		45-125

		6,7

		6,2

		0,09

		0,08

		0,03

		2,90

		2,5

		0,00

		2,31

		1,56

		0,07

		1,08

		6,12

		23,2

		24,3

		52,5

		2,6





4. KẾT LUẬN


Kết quả nghiên cứu về tính chất của các loại đất trong nhóm đất đỏ vàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cho thấy: những loại đất hình thành trên các loại đá granit, phiến sét, đá cát (Fa, Fs, Fq) thường có tầng đất mỏng đến trung bình, hàm lượng các chất dinh dưỡng thấp; đất có phản ứng chua, dung tích hấp phụ nhỏ, nghèo các chất dinh dưỡng N, P, K; về đặc điểm hình thái đất hình thành trên đá macma axit (Fa) có tỷ lệ lẫn đá và đá lộ đầu khá nhiều, còn loại đất đất đỏ vàng trên đá cát (Fq) có quá trình tích tụ khá nhiều kết von sắt. Các loại đất này thích hợp cho trồng rừng phát triển lâm nghiệp và một số diện tích ở địa hình thấp có thể trồng màu và các cây công nghiệp ngắn ngày. Những loại đất đỏ vàng hình thành trên phù sa cổ (Fp) và đất nâu đỏ hình thành trên đá bazan (Fk) có những ưu điểm về điều kiện địa hình tương đối bằng phẳng, có tầng đất dày và hàm lượng các chất dinh dưỡng khá hơn nên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp (trồng cao


su, điều, các cây ăn quả và các cây trồng nông nghiệp). Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa (Fl), do sự tác động tích cực của con người, loại đất này có độ phì hóa học và các chất dinh dưỡng cao hơn so với các loại đất trong nhóm đất đỏ vàng của tỉnh. 
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Nghiên cứu tính chất lý, hóa học một số loại đất đỏ vàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận







Nguyễn Đắc Nhẫn, Đỗ Nguyên Hải



















- Địa điểm đào: Xóm 1, thôn 4, xã Đức Phú,�   huyện Tánh Linh



- Địa hình toàn vùng: Thung lũng lượn�  sóng



- Tiểu địa hình tương đối: Bằng phẳng



- Độ dốc nơi đào phẫu diện: Cấp I



- Cây trồng: Điều, tiêu, sắn



- Chế độ canh tác: Nhờ nước trời



- Mức độ xói mòn: Yếu



- Mẫu chất (đá mẹ): Phù sa cổ



- Loại đất Việt Nam: Đất nâu vàng trên�   phù sa cổ (Fp)



- Tên đất theo FAO- UNESCO: Areni-�   Ferralic- Acrisols (ACf-a).











- Địa điểm đào: Thôn Hòa Thuận, thị trấn�   Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình�    Thuận



- Địa hình toàn vùng: đồi gò bậc thang 



- Tiểu địa hình: tương đối bằng phẳng 



- Cây trồng: lúa 



- Chế độ canh tác: 1 lúa - 1 màu



- Mẫu chất (đá mẹ): bột kết



- Loại đất Việt Nam: đất đỏ vàng biến đổi do�   trồng lúa (Fl)



- Tên đất theo FAO-UNESCO: Areni-Haplic-�    Anthrosols (ACf-a)







- Địa điểm đào: Đội 4, xã Đức Hạnh, huyện�   Đức Linh, tỉnh Bình Thuận



- Địa hình toàn vùng: bình nguyên lượn sóng 



- Tiểu địa hình: tương đối bằng phẳng



- Cây trồng: cao su 10 năm tuổi



- Mức độ xói mòn: yếu



- Mẫu chất (đá mẹ): bazan



- Loại đất Việt Nam: Đất nâu đỏ trên đá bazan�                                                                       (Fk)



- Tên đất theo FAO-UNESCO: Hapli-Rhodic-�    Ferralsols (FRr-h)







- Địa điểm đào: Xóm Xuang (xóm 6), xã�   Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh�   Bình Thuận



- Địa hình toàn vùng: đồi núi thấp; lượn�    sóng, khá bằng phẳng.



- Độ dốc nơi đào phẫu diện: cấp I (0 - 80)



- Cây trồng: cao su



- Mức độ xói mòn: yếu



- Mẫu chất (đá mẹ): cát kết 



- Loại đất Việt Nam: đất vàng nhạt trên ®¸�   cát (Fq)



- Tên đất theo FAO - UNESCO: Areni -�    Ferralic-Acrisols (ACf-a)







- Địa điểm đào: Thôn Ba Bào, xã Hàm Kiệm,�   huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận



- Địa hình toàn vùng: Đồi núi thấp; lượn sóng



- Độ dốc nơi đào phẫu diện: Cấp II (8 – 150)



- Cây trồng: Bạch đàn tái sinh



- Chế độ canh tác: Trồng và bảo vệ rừng



- Mẫu chất (đá mẹ): Phiến sét 



- Loại đất Việt Nam: Đất đỏ vàng trên đá sét�                                                                     (Fs)



- Tên đất theo FAO - UNESCO: Hapli -�    Ferralic - Acrisols (ACf-h)







- Địa điểm đào: Đập Đan Sắt, xã Đông�    Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc



- Địa hình toàn vùng: Đồi thấp



- Độ dốc chung: cấp II (8 o – 15o)



  Độ dốc nơi đào phẫu diện: 13o



- Cây trồng: điều



- Mức độ xói mòn: Trung bình



- Mẫu chất (đá mẹ): Granit



- Loại đất: Đất đỏ vàng trên đá granit (Fa)



- Tên đất theo FAO - UNESCO: Areni -�    Hapli - Ferralic-Acrisols (Ach-a)











622



